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Ngày 23/03/2006 của Bộ trưởng BTC

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2007
Bản thuyết minh này là một bộ phận không thể tách rời và phải được đọc kèm với báo cáo tài chính quý 2 năm  2007 của Công Ty Cổ Phần Vận Tải Hà Tiên (gọi tắt là công ty)

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
1.Hình thức sơ û hữu vốn: Công ty cổ phần
2.Lĩnh vực kinh doanh:
Dịch vụ và thương mại.
3. Nghành nghề kinh doanh:

Kinh doanh dịch vụ vận tải đường thuỷ, vận tải đường bộ trong và ngoài nước; Kinh doanh tổng hợp vật tư, thiết bị, phương tiện vận tải, khai thác bến bãi và kinh doanh các ngành nghề khác theo phạm vi cho phép của pháp luật.
4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.
Căn cứ vào Quyết định số 41/UBCK – YPNY ngày 07 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc cấp giấy phép niêm yết cổ phiếu cho Công ty cổ phần Vận tải Hà Tiên và căn cứ vào thông báo số 791/TTGDHCM-NY ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Trung tâm giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức niêm yết và giao dịch như sau:

Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông

Mã chứng khoán:
HTV

Mệnh giá:
10.000 đồng

Số lượng:
4.800.000 cổ phiếu

Tổng giá trị chứng khoán niêm yết:
48.000.000.000 đồng

Ngày niêm yết có hiệu lực:
07/12/2005

Ngày chính thức giao dịch:
05/01/2006
II. KỲ  KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN
1. Kỳ kế toán năm:  bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12  hàng năm .
Năm 2007 là năm tài chính thứ 8 của Công Ty.
2.Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: 
Đơn vị tiền tệ được sử dụng trong ghi chép kế toán và lập báo cáo tài chính là Đồng Việt Nam ( VNĐ ).
III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG
1.Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng kế toán Doanh nghiệp Việt Nam
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Ban Giám Đốc đảm bảo đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc lập các báo cáo tài chính.
3. Hình thức kế toán áp dụng: Công ty sử dụng hình thức nhật kýchứng từ.
IV. CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG
Báo cáo tài chính được trình bày theo nguyên tắc giá gốc.
1.Nguyên tắc  ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:
 Tiền và các khoản tương đương bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi đáo hạn không qúa 03 tháng kể từ ngày mua, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó.

2.Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc. Giá gốc bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

Giá gốc hàng tồn kho được xác định theo phương pháp thực tế đích danh và được hạch toán theo phương pháp kiểm kê định kỳ.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được ghi nhận khi giá gốc lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính của hàng tồn kho trừ chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng.
3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi  nhận tài sản cố định: 

Tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn luỹ kế. Nguyên giá tài sản cố định bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan đến việc mua tài sản vào hoạt động. Những chi phí mua sắm, cải tiến và tân trang được tính vào giá trị tài sản cố định. Riêng những chi phí bảo trì sửa chữa được tính vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Khi tài sản được bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao luỹ kế được xoá sổ và bất kỳ các khoản lãi lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

- Phương pháp khấu hao tài sản cố định: 

Tài sản cố định khấu hao theo phương pháp đường thẳng để trừ dần nguyên giá tài sản cố định theo thời gian hữu dụng ước tính, phù hợp với hướng dẫn tại quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính. Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định như sau:

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH:
SỐ NĂM

Nhà cửa, vật kiến trúc
5-10 năm

Máy móc thiết bị
6 năm

Phương tiện vận tải bộ
6 năm

Phương tiện vận tải thuỷ
10 năm

Thiết bị văn phòng
3 năm

4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư

- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.

5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát.
- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn;

- Các khoản đấu tư ngắn hạn, dài hạn khác;

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.

6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay:

- Nguyên tắc ghi  nhận chi phí đi vay.

- Tỷ lệ vốn hoá được sử sụng để xác định chí phí đi vay được vốn hoá trong kỳ;

7. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác:

- Chi phí trả trước;

- Chi phí khác;

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước;

- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.

8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.

10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.

11. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu:

Khi cung cấp dịch vụ, doanh thu được ghi nhận khi không còn những yếu tố không chắc chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền hoăïc chi phí kèm theo. Trong trường hợp dịch vụ được thực hiện trong nhiều kỳ kế toán thì việc xác định doanh thu trong từng kỳ được thực hiện căn cứ vào tỷ lệ hoàn thành dịch vụ tại ngày cuối kỳ.

12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.

15. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
1. Tiền và các khoản tương đương tiền

	
	Số cuối kỳ (đ)
	
	Số đầu năm (đ)

	 - Tiền mặt
	41.609.762
	
	35.218.253

	 - Tiền gửi ngân hàng
	5.077.450.898
	
	6.459.161.139

	   Cộng
	5.119.060.660
	
	6.494.379.392


2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn.
	
	Số cuối kỳ (đ)
	
	Số đầu năm (đ)

	- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn: 
	12.138.180.000
	
	12.015.916.200

	    + Cổ phiếu
	-
	
	-

	    + Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu
	12.138.180.000
	
	12.015.916.200

	- Đầu tư ngắn hạn khác
	-
	
	16.000.000.000

	- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn
	-
	
	-

	   Cộng
	12.138.180.000
	
	28.015.916.200


3. Các khoản phải thu  ngắn hạn khác
	
	Số cuối kỳ (đ)
	
	Số đầu năm (đ)

	
	
	
	

	- Phải thu khác
	232.323.142
	
	14.805.200

	Cộng
	232.323.142
	
	14.805.200


4. Hàng tồn kho

	
	Số cuối kỳ (đ)
	
	Số đầu năm (đ)

	 - Hàng mua đang đi đường
	-
	
	-

	 - Nguyên liệu, vật liệu
	278.406.435
	
	268.053.952

	 - Công cụ, dụng cụ
	32.263.315
	
	40.682.065

	 - Hàng hoá
	2.277.201.000
	
	2.460.079.182

	 - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
	(1.977.201.000)
	
	(1.977.201.000)

	   Cộng giá gốc hàng tồn kho
	610.669.750
	
	791.614.199


* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ vay phải trả.

* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:

* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: 
5. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước
	
	Số cuối kỳ (đ)
	
	Số đầu năm (đ)

	 - Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa
	-
	
	-

	- Thuế GTGT còn được hoàn lại
	-
	
	407.429.326

	 - Các khoản phải thu Nhà nước
	-
	
	-

	Cộng
	-
	
	407.429.326


6. Phải thu dài hạn nội bộ

7. Phải thu dài hạn khác
8. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình
Đvt: đồng

	DIỄN GIẢI
	Nhà cửa, vật kiến trúc
	Máy móc thiết bị
	Phương tiện vận tải thuỷ
	Phương tiện vận tải bộ
	Dụng cụ quản lý
	Cộng

	Nguyên giá
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Số đầu năm 
	2.342.306.294
	61.255.660
	47.384.874.560
	5.346.439.215
	2.576.341.199
	57.711.216.928

	Mua trong kỳ 
	-
	-
	227.502.484
	-
	-
	227.502.484

	Tăng khác
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Thanh lý 
	-
	-
	1.259.327.684
	97.061.662
	268.711.140
	1.625.100.486

	Giảm khác
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Số cuối kỳ
	2.342.306.294
	61.255.660
	46.353.049.360
	5.249.377.553
	2.307.630.059
	56.313.618.926

	Giá trị hao mòn
	
	
	
	
	
	

	Số đầu năm 
	1.558.277.190
	61.255.660
	20.876.424.882
	3.918.231.679
	1.762.820.266
	28.177.009.677

	Khấu hao trong kỳ 
	114.430.128
	-
	2.315.063.883
	399.963.318
	122.059.218
	2.951.516.547

	Tăng khác
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Thanh lý 
	-
	-
	860.540.407
	97.061.662
	268.711.140
	1.226.313.209

	Giảm khác
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Số cuối kỳ
	1.672.707.318
	61.255.660
	22.330.948.358
	4.221.133.335
	1.616.168.344
	29.902.213.015

	Giá trị còn lại
	
	
	
	
	
	

	Tại ngày đầu năm
	784.029.104
	-
	26.508.449.678
	1.428.207.536
	813.520.933
	29.534.207.251

	Tại ngày cuối kỳ
	669.598.976
	-
	24.022.101.002
	1.028.244.218
	691.461.715
	26.411.405.911


· Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:

· Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:
1.647.383.260ñ
· Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý:
97.061.662ñ
· Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:

· Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình.

9. Tăng giảm tài sản cố định thuê tài chính

10. Tăng giảm tài sản cố định vô hình.

11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:
	
	Số cuối kỳ (đ)
	
	Số đầu năm (đ)

	 - Tổng chi phí xây dựng cơ bản dở dang
	2.713.427.122
	
	2.713.427.122

	Cộng
	2.713.427.122
	
	2.713.427.122


12. Tăng giảm bất động sản đầu tư.

13. Đầu tư dài  hạn khác:
	
	Số cuối kỳ (đ)
	
	Số đầu năm (đ)

	- Đầu tư cổ phiếu
	16.306.117.773
	
	16.306.117.773

	 + Cổ phiếu REE
	142.773
	
	142.773

	 + Cổ phiếu HT1
	16.305.975.000
	
	16.305.975.000

	Cộng
	16.306.117.773
	
	16.306.117.773


14. Chi phí trả trước dài  hạn.

15. Các khoản vay và nợ ngắn hạn.

16. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	
	Số cuối kỳ (đ)
	
	Số đầu năm (đ)

	  - Thuế GTGT
	456.098.432
	
	-

	  - Thuế TNDN
	604.963.670
	
	767.256.854

	- Thuế  thu nhập cá nhân
	8.113.128
	
	13.896.337

	Cộng
	1.069.175.230
	
	781.153.191


17. Chi phí phải trả
	
	Số cuối kỳ (đ)
	
	Số đầu năm (đ)

	- Chi phí vận chuyển
	2.212.362.697
	
	864.824.336

	- Chi phí sửa chữa lớn
	3.291.560.948
	
	-

	- Tiền mua đá phụ gia
	378.999.000
	
	502.908.273

	- Tiền cơm bổ sung năm 2006
	-
	
	370.848.692

	- Chi phí khác
	468.343.806
	
	98.685.330

	Cộng
	6.351.266.451
	
	1.837.266.631


18. Các khoản phải trả, phải  nộp ngắn hạn  khác
	
	Số cuối kỳ (đ)
	
	Số đầu năm (đ)

	- Bảo hiểm xã hội
	-
	
	3.434.261

	- Bảo hiểm y tế
	1.461.790
	
	-

	- Kinh phí công đoàn 
	313.985.868
	
	279.844.817

	- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
	
	
	500.000.000

	- Cổ tức, lợi nhuận phải trả 
	18.920.000
	
	33.659.000

	- Các khoản phải trả khác
	203.156.628
	
	371.901.298

	Cộng
	537.524.286
	
	1.188.839.376


19. Phải trả dài hạn nội  bộ.

20. Vay và nợ dài  hạn.

21. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

22. Vốn chủ sở hữu
a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu
Đvt: đồng
	Nội dung
	Vốn góp
	Cổ phiếu qũi
	Thặng dư vốn
	Qũy đầu tư phát triển
	Quỹ dự phòng tài chính
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Số dư đầu năm trước
	48.000.000.000
	(3.146.800.000)
	-
	10.726.264.554
	1.535.285.249
	9.707.614.014

	Tăng giảm trong năm
	-
	3.146.800.000
	3.866.938.530
	-
	-
	-

	Lợi nhuận trong năm trước
	-
	-
	-
	-
	-
	14.515.462.818

	Trích lập các quỹ
	-
	-
	-
	1.435.421.010
	415.000.000
	(2.465.601.444)

	Chia cổ tức năm 2005 
	-
	-
	-
	-
	-
	(5.830.916.000)

	Số dư cuối  năm trước
	48.000.000.000
	-
	3.866.938.530
	12.161.685.564
	1.950.285.249
	15.926.559.388

	Số dư đầu năm nay
	48.000.000.000
	-
	3.866.938.530
	12.161.685.564
	1.950.285.249
	15.926.559.388

	Tăng giảm trong năm
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Lợi nhuận trong năm nay
	-
	-
	-
	-
	-
	6.787.633.976

	Trích lập các quỹ
	-
	-
	-
	6.564.296.854
	725.773.141
	(8.275.462.818)

	Chia cổ tức năm 2006 
	-
	-
	-
	-
	-
	(6.240.000.000)

	Số dư cuối kỳ
	48.000.000.000
	-
	3.866.938.530
	18.725.982.418
	2.676.058.390
	8.198.730.546


b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu
	
	Số cuối kỳ (đ)
	
	Số đầu năm (đ)

	- Vốn góp của Nhà nước
	14.400.000.000
	
	14.400.000.000

	- Vốn góp của các cổ đông
	33.600.000.000
	
	33.600.000.000

	- Thặng dư vốn cổ phần
	3.866.938.530
	
	3.866.938.530

	- Cổ phiếu qũy
	-
	
	-

	Cộng
	51.866.938.530
	
	51.866.938.530


* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm

* Số lượng cổ phiếu quỹ:



c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

	
	Kỳ này (đ)
	
	Năm trước (đ)

	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu
	
	
	

	   + Vốn góp đầu năm
	48.000.000.000
	
	48.000.000.000

	   + Vốn góp tăng trong kỳ
	-
	
	-

	   + Vốn góp giảm trong kỳ
	-
	
	-

	   + Vốn góp cuối kỳ
	48.000.000.000
	
	48.000.000.000

	- Cổ tức, lợi nhuận đã chia năm trước
	6.240.000.000
	
	5.830.916.000


d. Cổ tức:

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán



  + Cồ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông




  + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi

· Cổ tức của cố phiếu ưu đãi luỹ kế chưa được ghi nhận
đ. Cổ phiếu:

	
	Số cuối kỳ (cp)
	
	Số đầu năm (cp)

	- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành
	4.800.000
	
	4.800.000

	- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng
	4.800.000
	
	4.800.000

	  + Cổ phiếu phổ thông
	4.800.000
	
	4.800.000

	  + Cổ phiếu ưu đãi
	-
	
	-

	- Số lượng cổ phiếu được mua lại
	-
	
	-

	  + Cổ phiếu phổ thông
	-
	
	-

	  + Cổ phiếu ưu đãi
	-
	
	-

	- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
	4.800.000
	
	4.800.000

	  + Cổ phiếu phổ thông
	4.800.000
	
	4.800.000

	  + Cổ phiếu ưu đãi
	-
	
	-


* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:




  10.000 ñ/CP
e. Các quỹ của doanh nghiệp:

- Quỹ đầu tư phát triển:
18.725.982.418 ñ
- Quỹ dự phòng tài chính:
2.676.058.390 ñ
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi:
1.063.342.630 ñ
* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp:

- Quỹ đầu tư phát triển được dùng để bổ sung vốn điều lệ của Công ty.

- Quỹ dự phòng tài chính được dùng để: 
+ Bù đắp những tổn hại về tài sản, công nợ không đòi được xảy ra trong quá trình kinh doanh.

+ Bù đắp khoản lỗ của Công ty theo quyết định của hội đồng quản trị.

g. Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

23. Nguồn kinh phí:
24. Tài sản thuê ngoài:
VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:

	
	Kỳ này (đ)
	
	Năm trước (đ)

	25. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (mã số 01)
	38.893.150.808
	
	86.750.780.551

	Trong đó:
	
	
	

	- Doanh thu bán hàng hoá
	378.999.902
	
	9.339.611.817

	- Doanh thu cung cấp dịch vụ
	38.211.340.251
	
	75.010.962.686

	- Doanh thu khác
	302.810.655
	
	2.400.206.048

	26. Các khoản giảm trừ doanh thu ( mã số 02)
	-
	
	-

	27. Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ (mã số 10)
	38.893.150.808
	
	86.750.780.551

	Trong đó:
	
	
	

	- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá
	681.810.557
	
	11.739.817.865

	- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ
	38.211.340.251
	
	75.010.962.686


	28. Giá vốn hàng bán (mã số 11)
	Kỳ này (đ)
	
	Năm trước (đ)

	- Giá vốn của hàng hoá đã bán
	30.356.338.940
	
	72.295.684.229

	  + Giá vốn của hàng hoá đã bán
	561.878.082
	
	11.678.868.636

	  + Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp
	29.794.460.858
	
	60.616.815.593

	Cộng
	30.356.338.940
	
	72.295.684.229


	29. Doanh thu hoạt động tài chính ( mã số 21)
	Kỳ này (đ)
	
	Năm trước (đ)

	- Lãi tiền gửi, tiền cho vay
	679.162.079
	
	1.360.569.720

	- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu
	530.137.800
	
	3.029.909.025

	- Cổ tức, lợi nhuận được chia
	4.500
	
	41.125.000

	- Tiền lãi trả chậm SADICO
	-
	
	1.038.022.881

	- Hoàn nhập dự phòng chứng khoán
	-
	
	116.792.948

	Cộng
	1.209.304.379
	
	5.586.419.574


	30. Chi phí tài chính (mã số 22)
	Kỳ này (đ)
	
	Năm trước (đ)

	- Phí môi giới
	3.136.514
	
	12.471.499

	- Lãi vay phải trả
	60.666.667
	
	-

	Cộng
	63.803.181
	
	12.471.499


	31. Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành ( mã số 51)
	Kỳ này (đ)
	
	Năm trước (đ)

	- Chi phí thuế thu nhập tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành
	1.104.963.670
	
	2.364.296.854

	- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.
	1.104.963.670
	
	2.364.296.854


32. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại ( mã số 52)
	33. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố:
	Kỳ này (đ)
	
	Năm trước (đ)

	- Chi phí nguyên liệu, vật liệu 
	5.230.653.024
	
	11.137.352.205

	- Chi phí nhân công
	8.280.685.439
	
	16.377.674.809

	- Chi phí khấu hao tài sản cố định
	2.951.516.547
	
	4.812.628.569

	- Chi phí dịch vụ mua ngoài  
	15.314.978.272
	
	40.178.287.214

	- Chi phí bằng tiền khác 
	1.269.433.801
	
	5.589.925.433

	Cộng
	33.047.267.083
	
	78.095.868.230


VII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
34. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng.

VIII. NHỮNG  THÔNG TIN KHÁC
1. Những khoản nợ tiềm  tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kế thúc kỳ kế toán năm:

3. Thông tin về các bên liên quan:

4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 “Báo cáo bộ phận”
5. Thông tin về hoạt động liên tục:

6. Những thông tin khác.
- Công Ty đã ký hợp đồng với Công Ty TNHH MTV Chứng Khoán Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín ( SBS ) v/v tư vấn phát hành thêm 5.280.000 cổ phiếu và niêm yết bổ sung. Hiện nay, đang hoàn chỉnh hồ sơ và đã nộp đơn xin phát hành lên UBCK Nhà Nước.

- Công Ty đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công Ty CP Đầu Tư Phát triển Đô Thị và Thương Mại để hợp tác đầu tư dự án kinh doanh văn phòng tại 135 đường Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, với số vốn góp đợt 1 là 17.500.000.000 đ.
Trên đây là một số nét chính về thuyết minh Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2007 của Công Ty.
TP HCM, ngày 20 tháng 07 năm 2007

NGƯỜI LẬP BIỂU
KẾ TOÁN TRƯỞNG
GIÁM ĐỐC


NGUYỄN ANH TUẤN
TRẦN MINH HUY
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